TUẦN 7
Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
Toán    (tiết 32)
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
(Thao giảng: Đ/c Trần Thị Huệ dạy)

---------------------------------------------------------------------
Chính tả (TIẾT 7)
      

        DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG
(Thao giảng: Đ/c Lô Thị Thanh dạy)

---------------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu     (tiết 13)
                                   TỪ NHIỀU NGHĨA

(Thao giảng: Đ/c Trần Thị Huệ dạy)

---------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
                                                       Toán       (tiết 33)
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiÕp theo)
I. mục tiêu. Giúp HS: 

- KT: Nhận biết khái niệm về số thập phân và cấu tạo của số thập phân.

-KN:  Biết đọc, viết các số thập phân.
-TĐ: Ham thích học toán.
II. đồ dùng dạy học
- Bảng phụ
III các hoạt động dạy học
              A.ổn định tổ chức (1’)

              B.  Kiểm tra bài cũ (5’)
- 2 HS lên bảng làm bài tập 2 - SGK

- GV nhận xét và cho điểm HS.

             C. Bài mới
1. Giới thiệu bài (1)

2. Giới thiệu khái niệm về số thập phân (14’)

	Hoạt động dạy
	TG
	Họat động học

	a)Ví dụ 

- GV treo bảng phụ có viết sẵn bảng số ở phần bài học, yêu cầu HS đọc.

- GV chỉ dòng thứ nhất và hỏi : Đọc và cho cô biết có mấy mét, mấy đề-xi-mét ?

- GV yêu cầu : Em hãy viết 2m7dm thành số đo có một đơn vị đo là mét.

- GV viết lên bảng:  2m7dm = 
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m. 

- GV giới thiệu : 2m7dm hay 
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m  được viết thành 2,7m. GV viết 2,7m lên bảng thằng hàng với 
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m để có :

2m7dm  = 
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m = 2,7m.

- GV giới thiệu : 2,7m đọc là hai phẩy bẩy mét.

- GV chỉ dòng thứ haivà hỏi: Có mấy mét,mấy đề-xi-mét, mấy xăng-ti-mét ?

- GV : Có 8m 5dm 6cm tức là có 8m và 56cm.

- GV yêu cầu : Hãy viết 8m 56cm dưới dạng số đo có một đơn vị đo là mét.

- GV viết lên bảng :

8m 56cm = 
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- GV giới thiệu : 8m56cm hay 
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m. được viết thành 8,56m.

- GV viết 8,56 lên bảng thẳng hàng với 
[image: image7.wmf]100

56

8

m. để có :

8m56cm = 
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m = 8,56m.

- GV giới thiệu : 8,56m đọc là tám phẩy năm mươi sáu mét.

- GV tiến hành tương tự với dòng thứ ba để có :

0m 195 cm = 
[image: image9.wmf]1000

195

 m = 0,195m.

- GV giới thiệu : 0,195m đọc là không phẩy một trăm chín mươi lăm mét.

- GV nêu kết luận : Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 cũng là các số thập phân.

b) Cấu tạo của số thập phân
- GV viết to lên bảng số 8,56 yêu cầu HS đọc số, quan sát và hỏi :

+ Các chữ số trong số thập phân 8,56 được chia thành mấy phần ?

- Nêu : Mỗi số thập phân gồm hai phần : phần nguyên là phần thập phân, chúng được phân cách với nhau bởi dấu phẩy.

- GV yêu cầu HS lên bảng chỉ các chữ số phần nguyên và phần thập phân của số 8,56.

- GV viết tiếp số 90,638 lên bảng, yêu cầu HS đọc và chỉ rõ các phần chữ ở mỗi phần của số thập phân.

* Lưu ý : Với số 8,56 không nói tắt phần thập phân là 56 vì thực chất phần thập phân của số này là 
[image: image10.wmf]100
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;  Với số 90,638 không nói phần thập phân 638 vì thực chất phần thập phân của số này là 
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3.Luyện tập thực hành 
- GV viết các số thập phân lên bảng sau đó chỉ bảng cho HS đọc từng số.

- Yêu cầu 2HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào VBT.

- GVNX, cho điểm HS.
Bài 1

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- Yêu cầu 2HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào VBT.

- GVNX, yêu cầu HS đọc lại các số thập phân.

* Mỗi số thập phân gồm mấy phần ?
Bài 2

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV viết lên bảng hỗn số : 
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 và yêu cầu HS viết thành số thập phân.

- GV yêu cầu HS tự viết các số còn lại.

 - Yêu cầu 2 HS lên bảng viết số thập phân, HS cả lớp viết vào vở bài tập.

- GV cho HS đọc từng số thập phân sau khi đã viết.
	8’
6’
10’

10’
	+  Có 2 mét và 7 đề – xi – mét.

+  2m7dm = 
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- HS theo dõi thao tác của GV.

- HS đọc và viết số : 2,7m.

+ Có 8m 5dm6cm.

- HS viết và nêu :
8m 56cm = 
[image: image14.wmf]100
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- HS theo dõi thao tác của GV.

- HS đọc và viết số : 8,56 m.

- HS đọc và viết số: 0,195m.

- HS nghe và nhắc lại.

+ Các chữ số trong số thập phân được chia thành 2 phần và phân cách với nhau  bởi dấu phẩy.

                   8, 56

                                                                     

  Phần nguyên               Phần thập phân                                                                 

8,56 đọc là : tám phẩy năm mươi sáu

- 1 HS lên bảng chỉ, các HS khác theo dõi và nhận xét : Số 8,56 có một chữ số ở phần nguyên là 8 và hai chữ số ở phần thập phân là 5 và 6.

- HS trả lời tương tự như với số 8,56.

- 2HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào VBT.

- HS đọc các số.

- yêu cầu viết  hỗn số thành số thập phân.
- 2 HS lên bảng viết số thập phân, HS cả lớp viết vào vở bài tập.

597,2;     605,08;      200,75;       200,1     


4. Củng cố - dặn dò (2)

+ Mỗi số thập phân gồm mấy phần ?
+ Viết một số thập phân và nêu các phần của số thập phân đó.
- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm bài tập, chuẩn bị bài sau.

RKN:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                     ---------------------------------------------------------------------
Kể chuyện  (TIẾT 7)
CÂY Cỏ Nước nam

i. mục tiêu. Giúp HS:
-KT: Dựa vào lời kể của GV và tranh minh hoạ, Học sinh biết kể được từng đoạn truyện và toàn bộ câu chuyện.
-KN: Học sinh kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện với giọng tự nhiên bằng ngôn ngữ và diến đạt của mình.

- TĐ: Hiểu nội dung và ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện là một lời khuyên can con người hãy yêu quí thiên nhiên, trân trọng từng ngọn cỏ lá cây trên đất nước. Chúng thật đáng quí, hữu ích nếu chúng ta biết nhìn ra giá trị của nó.

II.  Đồ dùng dạy học.

- Tranh minh hoạ .

III. Hoạt động dạy học.

A. ổn định tổ chức (1’). Hát
B. Kiểm tra bài cũ (3’)
- 2HS kể lại một câu chuyện thể hiện tình hữu nghị.

- NX, cho điểm HS.

c. bài mới

1. Giới thiệu bài (1’):

- Mỗi cỏ cây hoa lá đều đáng trân trọng. Vì sao như vậy chúng ta cùng tìm hiểu qua câu chuyện ngày hôm nay. 
2. Hướng dẫn học sinh kể chuyện (32’)
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	a) GV kể mẫu
- GV kể mẫu lần 1, học sinh chú ý nghe.

- GV kể lần 2 kết hợp với tranh. 

- Gv giải thích nghĩa các từ: trưởng tràng, dược sơn

b) Hướng dẫn hs kể

* Kể chuyện trong nhóm:

- Thảo luận trong nhóm bàn tìm nội dung chính của từng tranh.

-Cho Học sinh nối tiếp nêu nội dung từng tranh:

- Gọi Học sinh nối tiếp kể truyện theo tranh trong nhóm 4 hs và cùng nhau trao đổi ý nghĩa câu chuyện.

* Thi kể trước lớp

-Yêu cầu hai nhóm kể nối tiếp trong nhóm trước lớp ( Mỗi nhóm 6 học sinh)

- Nhận xét nhóm kể hay.

- Tổ chức hs thi kể cá nhân (2 đến 3 hs)

- Nhận xét cho điểm.

* Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện: HS dưới lớp chất vấn hs kể.
- Câu chuyện kể về ai?

- Câu chuyện có ý nghĩa gì?

- Vì sao truyện có tên là cây cỏ nước Nam?
	6’

8’

16’

2’
	- HS nghe Gv kể.
- HS vừa nghe vừa quan sát tranh  và nhớ ghi tên các loại thuốc xuất hiện trong câu chuyện
+ Tranh 1: Tuệ Tĩnh giảng giải cho học trò về cây cỏ nước Nam.

+ Tranh 2: Quân dân nhà Trần tập luyện để chống giặc nguyên.

+ Tranh 3: Nhà Nguyên cấm bán thuốc men cho nước ta.

+ Tranh 4: Quân dân nhà Trần chuẩn bị thuốc men cho chiến đấu.

+ Tranh 5: Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho binh sĩ thêm khoẻ mạnh.

+ Tranh 6: Tuệ Tĩnh và học trò phát triển cây thuốc Nam.
- Câu chuyện kể về danh y Tuệ Tĩnh.

- Câu chuyện khuyên chúng ta phải biết yêu quí thiên nhiên.

- Ca ngợi danh y Tuệ Tĩnh đã biết yêu quí cây cỏ, hiểu giá trị của nó.

- Vì có hàng trăm, hàng nghìn phương thuốc được làm ra từ những cây cỏ nước Nam.


C. Củng cố, dặn dò (2’)
+ Em có biết loài cây nào chữa bệnh xung quanh chúng ta không? Em đã bao giờ uống thuốc từ cây cỏ chưa?

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe và sưu tầm những câu chuyện nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

*RKN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------
Tập đọc      (tiết 14)

Tiếng đàn Ba-la- lai-ca trên sông Đà

 I. Mục tiêu

 1. Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ, đúng nhịp của thể thơ tự do.

-    Biết đọc diễn cảm bài thơ thể hiện niềm xúc động của tác giả khi nghe tiếng đàn trong đêm trăng, ngắm sự kì vĩ của công trình thuỷ điện sông Đà, mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp khi công trình hoàn thành

  2. Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ của công trình, sức mạnh của những người đang chinh phục dòng sông và sự gắn bó, hoà quyện giữa con người với thiên nhiên

 3. Học thuộc lòng bài thơ

 II. Đồ dùng dạy học

-  Ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

- Bảng phụ.

 III. Các hoạt động dạy học

                       A.ổn định tổ chức (1’). Hát
                      B.  Kiểm tra bài cũ (3’)

- Gọi 3 HS nối tiếp đọc từng đoạn của bài  tập đọc “Những người bạn tốt” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- GVNX, cho điểm từng HS.

                     C. Bài mới
  1. Giới thiệu bài (1’)

-  GV cho HS quan sát tranh ảnh về  nhà máy thuỷ điện Hoà Bình 

- Công trình thuỷ điện sông Đà là một công trình thuỷ điện lớn được xây dựng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô

Một đêm trăng trên công trường, tiếng đàn của cô gái Nga ngân vang trong đêm trăng sáng đã làm rung động nhà thơ . bài thơ cho ta thấy vẻ đẹp như thế nào , chúng ta cùng tìm hiểu qua bài ....

 2.Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	 a) Luyện đọc 
- Gọi 1 HS đọc toàn bài

-  GVchia đoạn: 3 khổ thơ

- Gọi HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ lần 1
kết hợp sửa lỗi phát âm, ngắt câu dài.

- Gọi HS đọc nối tiếp lần 2 kết hợp nêu chú giải, GV giải nghĩa thêm:
+ Cao nguyên: vùng đất rộng và cao, có sườn dốc 

+ Trăng chơi vơi: trăng một mình sáng tỏ giữa cảnh trời nước bao la.

-Yêu cầu  HS đọc nối tiếp lần 3 

- Yêu cầu luyện đọc theo cặp

- GV đọc mẫu toàn bài

 b) Tìm hiểu bài 
Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài

+ Tìm câu thơ miêu tả cảnh đẹp đêm trăng trên sông Đà ?

+ Bạn hiểu thế nào là “đêm trăng chơi vơi” ?

+ Những chi tiết nào trong bài thơ gợi hình ảnh đêm trăng trong bài thơ rất tĩnh mịch?

 + Những chi tiết nào gợi hình ảnh đêm trăng trên công trường vừa tĩnh mịch vừa sinh động?

Yêu cầu HS đọc khổ thơ 3

+ Tìm một hình ảnh đẹp trong bài thơ thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên trong đêm trăng trên sông Đà?

+  Hãy tìm những câu thơ có sử dụng biện pháp nhân hoá?


	10’

10’


	1 HS đọc toàn bài
HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ lần 1
- ba – la – lai – ca, nằm nghỉ, nối liền,…
-  Ngắt câu dài: Chiếc đập lớn / khối núi-- Biển sẽ nằm bỡ ngỡ /giữa cao nguyên

HS đọc nối tiếp lần 2
HS đọc nối tiếp lần 3
HS luyện đọc theo cặp
1. vẻ đẹp kì vĩ của sông đà trong  đêm trăng

+ Câu: Một đêm trăng chơi vơi.
+ Trăng chơi vơi gợi hình ảnh bầu trời mênh mông, trăng trôi nhè nhẹ cho ta cảm giác như trăng đang bay lơ lửng, bồng bềnh. Trăng một mình sáng tỏ giữa cảnh trời nước bao la. Hình ảnh đó cho ta thấy vẻ đẹp phóng khoáng, thơ mộng của đêm trăng.

+ Cả công trường ngủ say cạnh dòng sông , những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ, những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ.

+ Đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động vì có tiếng đàn của cô gái Nga, có dòng sông lấp loáng dưới trăng và có những sự vật được tác giả miêu tả bằng biện pháp nhân hoá: công trường ngủ say ngủ, tháp khoan đang bận ngẫm nghĩ, xe ủi xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ
2.Sự gắn bó của con người với thiên nhiên

+ Câu: chỉ có tiếng đàn ngân nga/ với một dòng trăng lấp loáng sông Đà gợi lên một hình ảnh đẹp, thể hiện sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên giữa ánh trăng với dòng sông. Tiếng đàn ngân lên, lan toả ...vào dòng sông lúc này như  một " dòng trăng" lấp loáng

- Khổ thơ cuối bài cũng gợi một hình ảnh thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên: bằng bàn tay khối óc kì diệu của mình, con người đã đem đến cho thiên nhiên gương mặt mới lạ đến ngỡ ngàng. Thiên nhiên thì mang lại cho con người những nguồn tài nguyên quý giá 

+ Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông 

Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ

Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ.

Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên 

Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả


GV: Để làm công trình thuỷ điện này người ta đã xây dựng một chiếc đập lớn ngăn dòng nước từ đầu nguồn đổ xuống tạo ra ở vùng cao nguyên này một hồ chứa  nước mênh mông tựa biển. Hình ảnh " biển sẽ nằm bỡ ngỡ.." nói lên sức mạnh kì diệu của con người . Tác giả dùng từ " bỡ ngỡ" làm cho biển có tâm trạng như con người, ngạc nhiên vì sự xuất hiện kì lạ của mình giữa vùng cao.

	+  Hãy nêu nội dung chính của bài?

c) Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ 
- Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp bài, nêu giọng đọc toàn bài.
- HS đọc diễn cảm khổ thơ 3: GV treo bảng phụ viết khổ thơ 3 

- GV đọc mẫu 

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng khổ thơ 3

- GV nhận xét ghi điểm
	12’


	 * ý chính: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, sức mạnh của những con người đang chinh phục dòng sông và sự gắn bó hoà quyện giữa con người với thiên nhiên.

- 3 HS đọc nối tiếp

Ngày mai

Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi

Biển sẽ nằm/ bỡ ngỡ giữa cao nguyên

Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả

Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên.
- HS luyện đọc cặp

- HS đọc thuộc 


3. Củng cố, dặn dò (2’)
-Em có nhận xét gì vẻ đẹp của sông Đà? Nhà máy thủy điện sông Đà được xây dựng vào năm nào ? do ai giúp đỡ?

- Hãy kể tên một số nhà máy thủy điện mà em biết?
- Nhận xét giờ học. Dặn HS về đọc thuộc bài
RKN:……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                    -----------------------------------------------------------------
Khoa học
                             Phòng bệnh sốt xuất huyết  ( Tiết 13)
I. Mục tiêu
1.KT: Sau bài học, HS biết:

  - Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết.

  - Nhận ra được sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết.

  - Thực hiện cách diệt muỗi và tránh được muỗi đốt.

2.KN: Vệ sinh, phòng bệnh

3.TĐ: Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.

II.GD kĩ năng sống:
  - KN xử lí và tổng hợp thông tin để biết những dấu hiệu, tác nhân và con đường lây truyền bệnh sốt xôt xuất huyết.

  - KN tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm tiêu diệt giữ vệ sinh môi trường xq nơi ở.
III. Đồ dùng dạy học
1.GV:
Thông tin và hình 28, 29 SGK.

2.HS: Sgk

IV. Các hoạt động dạy học

A.OĐTC(1’). Hát
B.Kiểm tra bài cũ(5p)

Nêu phần Bạn cần biết bài 12.

C.Bài mới
	                 Hoạt động của thầy
	TG
	                   Hoạt động của trò

	   1.Giới thiệu bài:

    2.Hoạt động

a) Hoạt động1: Thực hành làm bài tập trong SGK.

*Mục tiêu: 

*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đọc kĩ các thông tin, sau đó làm các bài tập trang 28 SGK.

- Mời một số HS nêu kết quả bài tập.

- Theo em, bệnh sốt xuất huyết có nguy hiểm không? Tại sao?

- GV kết luận: SGV- Tr.62. 
b) Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận:

*Mục tiêu: Giúp HS:


- Biết thực hiện các cách  diệt muỗi và tránh không để muỗi đốt.


- Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.

*Cách tiến hành:
	1’
13’
13’

	- HS lắng nghe nắm mục tiêu bài học

-HS nêu được tác nhân, đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết

-HS nhận ra được sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết.

- HS đọc kĩ các thông tin, sau đó làm các bài tập trang 28 SGK.

- Một số HS nêu kết quả bài tập.

*Kết quả:

      1-b  ;   2-b  ;   3-a   ;   4-b   ;   5-b

	-Yêu cầu cả lớp quan sát các hình 2, 3, 4 trang 29 SGK và trả lời các câu hỏi:

+Chỉ và nói về nội dung từng hình.

+Hãy giải thích tác dụng của việc làm trong từng hình đối với việc phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.

- GV yêu cầu thảo luận theo nhóm.

+ Nêu những việc nên làm để phòng bệnh sốt xuất huyết?

+ Gia đình bạn thường sử dụng biện pháp nào để diệt muỗi và bọ gậy?

- GV kết luận SGV: Trang 63.
	
	-Hình 2: Bể nước có nắp đậy, bạn nữ đang quét sân, bạn nam ddang khơi cống rãnh ( để ngăn không cho muỗi đẻ)

- Hình 3: Một bạn ngủ có màn, kể cả ban ngày ( để ngan không cho muỗi đốt vì muỗi vằn đốt người cả ban ngày và ban đêm).

- Hình 4: Chum nước có nắp đậy ( ngăn không cho muỗi đẻ chứng).

-HS nối tiếp đọc phần bạn cần biết.


D. Củng cố dặn dò(3p)

  - Nêu lại nội dung chính của bài

  - GV nhận xét giờ học, nhắc HS về nhà học bài.
*RKN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                 ----------------------------------------------------- 
Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
                                                      Toán  (tiết 34)     

                      HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN
                    ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN

(Thao giảng: Đ/c Lô Thị Thanh dạy)

_______________________________________________________
Tập làm văn (tiết 13)
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
(GDMTB,Đ: mức độ tích hợp bộ phận)

I. mục tiêu. Giúp HS:

*KT: -Luyện tập về tả sông nước: xác định được cấu tạo của bài văn tả cảnh, các câu mở đoạn, sự liên kết về ý nghĩa các đoạn văn trong bài văn.
         -HS biết vẻ đẹp của vịnh Hạ Long-Di sản thiên nhiên thế giới.
*KN: Thực hành viết các câu mở đoạn cho đoạn văn; yc lời văn tự nhiên, sinh động.
*TĐ: Giáo dục tình yêu biển đảo, có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài nguyên biển đảo.
II. đồ dùng dạy học
-  GV : Tranh ảnh vịnh Hạ Long và Tây Nguyên.

-   HS:   Giấy khổ to, bút dạ.

III. các hoạt động dạy học

                A. ổn định tổ chức (1’)

                B.  Kiểm tra bài cũ (5’)

- GV thu, chấm dàn ý bài văn miêu tả một cảnh sông nước của 3HS.

- NX bài làm của HS.

                C. Bài mới

1. Giới thiệu bài (1’)

2. Hướng dẫn làm bài tập (32’)

	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	Bài 1: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

-Gäi 2HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu và nội dung bài văn.

- Xác định các phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn.

- Phần thân bài gồm có mấy đoạn ? Mỗi đoạn miêu tả những gì ?

- Những câu văn in đậm có vai trò gì trong mỗi đoạn và trong cả bài ?
* GV giảng: Vịnh Hạ Long có những nét đẹp, lạ kì mà chỉ riêng Hạ Long mới có. Tác giả miêu tả mỗi đặc điểm đó thành một đoạn văn: tả sự kì vĩ của Vịnh Hạ Long với sự phân bố đặc biệt của hàng nghìn hòn đảo, tả vẻ duyên dáng của Vịnh Hạ Long được tạo bởi cái tươi mát của sóng nước, cái rạng rỡ của đất trời, tả những nét riêng biệt, hấp dẫn lòng người của Vịnh Hạ Long qua sự thay đổi theo mùa.
*Em sẽ làm gì để góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên biển đảovịnh Hạ Long?
Bài 2
- Cho 2HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng từng đoạn trước lớp.

- Y/c HS thảo luận theo cặp để chọn câu mở đoạn cho mỗi đoạn văn.

- HS trình bày sự lựa chọn của mình và giải thích tại sao lại chọn như vậy. Y/c các HS khác có ý kiến bổ sung.

- NX câu trả lời đúng.

- Gọi HS đọc lại 2 đoạn văn đã hoàn chỉnh.
Bài 3
- Gäi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cho HS tự làm bài. 2HS làm bài trên giấy khổ to, dán bảng, đọc bài.

- GV cùng HSNX, sửa chữa.

- Gäi 3HS dưới lớp đọc câu mở đoạn của mình. GVNX, sửa chữa, cho điểm những HS viết đạt yêu cầu.
	12’

10’

10’
	+ Mở bài: Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh … Việt Nam.

+ Thân bài: Cái đẹp của Hạ Long …vang vọng.

+ Kết bài: Núi non, sóng nước … giữ gìn.

- Phần thân bài gồm có 3 đoạn: 

+ Đ1: Tả sự kì vĩ của thiên nhiên trên HL
+ Đ2: Tả vẻ duyên dáng của Vịnh HL
+ Đ3: Tả nét riêng biệt, hấp dẫn lòng người  của Hạ Long qua mỗi mùa.

- Những câu văn in đậm là câu mở đầu mỗi đoạn, câu mở đoạn nêu ý bao trùm cả đoạn. Với cả bài, mỗi câu văn nêu một đặc điểm của cảnh vật được tả, đồng thời liên kết các đoạn trong bài với nhau.

*Em sẽ làm những việc sau để góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên biển đảo vịnh Hạ Long: bầu chọn cho vịnh HL, giữ vệ sinh công cộng khi đến thăm vịnh HL, đóng góp t iền của tu tạo di sản vịnh HL, …  

+ Đoạn 1: Câu mở đoạn b. Vì câu mở đoạn giới thiệu được cả vùng núi cao và rừng dày của Tây Nguyên được nhắc đến trong đoạn văn.

+ Đoạn 2: Câu mở đoạn c. Vì có quan hệ từ tiếp nối 2 đoạn, giới thiệu đặc điểm của địa hình Tây Nguyên – vùng đất của những thảo nguyên rực rỡ muôn màu sắc.

Đoạn 1: +TN là một mảnh đất trù phú. Nơi đây không chỉ có núi cao chất ngất mà có cả những rừng cây đại ngàn.

+TN của chúng ta thật hùng tráng với những núi cao chất ngất và những cánh rừng đại ngàn.

Đoạn 2: 
+ Nhưng TN đâu chỉ có núi cao rừng rậm mà còn có những thảo nguyên  xinh đẹp, rực rỡ như vườn hoa mùa xuân.

+ Nhưng TN không chỉ hấp dẫn khách du lịch với núi cao rừng rậm. Nơi đây  còn có những thảo nguyên  xinh đẹp muôn sắc  như tấm thảm lụa  mùa xuân.


3. Củng cố, dặn dò (2’)

- GVNX tiết học. Dặn HS về hoàn thành bài, chuẩn bị bài sau
RKN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                            ----------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                    
Địa Lý(Tiết 7)
                                                    Ôn tập                                                                                                                                                                               
I. Mục tiêu

1.KT: Học song bài này, HS:

-  Xác định và mô tả được vị trí nước ta trên bản đồ.

-  Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn giản.

-  Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi , đồng bằng sông lớn của nước ta trên sản đồ.

2.KN: Sử dụng bản đồ

3.TĐ: Nghiêm túc trong ôn tập củng cố những kiến thức đã học.

II. Đồ Dùng dạy học
1.GV:- Phiếu học tập có vẽ lược đồ trống Việt Nam.

     - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam

2.HS:Sgk, VBT

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
                   A.ổn định tổ chức (1’) Hát
                                    - Sĩ số : .........  Vắng ….
                       B.KT BC(5p)
 - Nêu vai trò của rừng; Một số biện pháp bảo vệ rừng ở địa phương ?

                       C. Bài mới         

	                  Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	1.Giới thiệu bài

2.Hoạt động         

a) Hoạt động 1(làm việc cá nhân)

- GV phát phiếu học tập cho HS.

- GV nêu yêu cầu HS:

+Tô màu vào lược đồ để xác định giới hạn phần đất liền của Việt Nam.

+Điền tên: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa vào lược đồ.

- Cho HS đổi chéo phiếu để kiểm tra.

-Mời Một số HS có bài tốt lên dán bài trên bảng.

- Cả lớp nhận xét.

- GV nhận xét, cho điểm.
 b)Hoạt động 2: ( Trò chơi “Đối đáp nhanh” )

 - Bước 1: 

+GV chọn một số HS tham gia trò chơi.

+Chia số HS đó thành 2 nhóm bằng nhau.

+Mỗi HS được gắn cho 1 số thứ tự bắt đầu là 1.

- Bước 2: Hướng dẫn HS chơi:

+Em số 1 ở nhóm 1 nói tên 1 dãy núi, 1 con sông…

+Em số 2 ở nhóm 2 có nhiệm vụ lên chỉ trên bản đồ đối tượng đó.

+Nếu chỉ đúng được 2 điểm…

- Bước 3: 


GV tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá cụ thể: Tổng số điểm của nhóm nào cao hơn thì nhóm đó thắng.

c)Hoạt động 3: (làm việc theo nhóm)


- Cho HS thảo luận hoàn thành câu hỏi 2 trong SGK.


- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả.


- GV kẻ sẵn bảng thống kê, cho HS lên  điền vào bảng.

          - GV chốt lại Đặc điểm chính đã nêu trong bảng.
	1’
12’
8’
6’
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV: tô màu phần đất liền, điền tên đúng vị trí các địa danh đã cho.

+Tô màu vào lược đồ để xác định giới hạn phần đất liền của Việt Nam.

+Điền tên: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia, Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa vào lược đồ.

- HS đổi chéo phiếu để kiểm tra.

- Một số HS có bài tốt lên dán bài trên bảng.
- HS dán bài.

- HS nhận xét.

+ HS tham gia trò chơi.

+Chia số HS đó thành 2 nhóm bằng nhau.

+Mỗi HS được gắn cho 1 số thứ tự bắt đầu là 1.

-  HS chơi:

+Em số 1 ở nhóm 1 nói tên 1 dãy núi, 1 con sông…

+Em số 2 ở nhóm 2 có nhiệm vụ lên chỉ trên bản đồ đối tượng đó.

+Nếu chỉ đúng được 2 điểm…

-  HS nhận xét, đánh giá cụ thể: Tổng số điểm của nhóm nào cao hơn thì nhóm đó thắng.

- HS thảo luận hoàn thành câu hỏi 2 trong SGK.


- Đại diện nhóm trình bày kết quả.




D.Củng cố, dặn dò(3p)
         - GV nhận xét giờ học
         - Nêu tóm tắt nội dung đã ôn tập.

         - Dặn HS về nhà tiếp tục ôn bài và chuẩn bị đọc trước bài sau.
*RKN:
                  …………………………………………………………………………………………………..

                         ………………………………………………………………………………………………….. 

_______________________ 
Khoa häc(TiÕt 14)
  Phòng bệnh viêm não                  
I. Mục tiêu
1.KT: Sau bài học HS biết:

 - Nêu tác nhân, con đường lây truyền của bệnh viêm não

 - Nhận ra sự nguy hiểm của bậnh viêm não.

 - Thực hiện các cách tiêu diệt muỗi và tránh không cho muỗi đốt.

2.KN:Phòng bệnh

3.TĐ: Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi đốt người.

II. Đồ dùng dạy học
1.GV: Hình trang 30, 31- SGK.

2.HS: Sgk

III. Các hoạt động dạy-học
                   A.OĐTC: Hát(1’)
                   B.Kiểm tra bài cũ  (4p)

  - Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm như thế nào?

  - Nêu cách diệt muỗi và tránh không cho muỗi đốt?

                 C. Bài mới

	               Hoạt động của thầy
	TG
	                  Hoạt động của trò

	1.Giới thiệu bài

2. Hoạt động  

 a)Hoạt động1: Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”

* Mục tiêu: - HS nêu được tác nhân, đường lây truyền bệnh não.

- HS nhận ra được sự nguy hiểm của bệnh viêm não.

* Cách tiến hành.

Bước 1: GV phổ biến cách chơi và luật chơi.

- Mọi thành viên trong nhóm đều đọc các câu hỏi và các câu trả lời trang 30 SGK rồi tìm xem mỗi câu hỏi ứng với câu hỏi nào? Sau đó cử một bạn viết nhanh đáp án vào bảng. Cử một bạn khác trong nhóm lắc chuông báo hiệu đã làm xong.

- Nhóm nào làm song trước và đúng là thắng cuộc.

+ Bước 2: Làm việc theo nhóm:

- HS làm việc theo hướng dẫn của GV.

+Bước 3: Làm việc cả lớp.

- GV ghi rõ nhóm nào làm song trước, nhóm nào làm song sau. Đợi tất cả các nhóm đều làm song, GV mới yêu cầu các em giơ đáp án. 

b)Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận

* Mục tiêu: Giúp HS:

- Biết cách tiêu diệt muỗi và tránh không cho muỗi đốt:

- Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người.

* Các bước tiến hành

+ Bước 1:
- GV yêu cầu cả lớp quan sát các hình 1,2,3,4 trang 30,31 SGK và trả lời các câu hỏi:

- Chỉ và nói về nội dung từng hình.

- Hãy giải thích tác dụng của việc làm trong từng hình đối việc phòng tránh bệnh viêm não.                                                                                                                     + Bước 2:

     - GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi:

+Chúng ta có thể làm gì để phòng tránh bệnh viêm não?  GV kết luận:  SGV - 66
	1’
12’
15’
	* Chuẩn bị: Chuẩn bị theo nhóm:

- Một bảng con, phấn hoặc bút viết bảng.

- Một chuông nhỏ( hoặc vật thay thế có thể phát ra âm thanh).

-HS chú ý lắng nghe GV hướng dẫn.

- Mọi thành viên trong nhóm đều đọc các câu hỏi và các câu trả lời trang 30 SGK rồi tìm xem mỗi câu hỏi ứng với câu hỏi nào. Sau đó cử một bạn viết nhanh đáp án vào bảng. Cử một bạn khác trong nhóm lắc chuông báo hiệu đã làm xong.

- Nhóm nào làm song trước và đúng là thắng cuộc.

+ Bước 2: Làm việc theo nhóm:

- HS làm việc theo hướng dẫn của GV.

+Bước 3: Làm việc cả lớp.

*  Đáp án;

    1- c   ;   2 - d   ;   3 - b   ;   4 – a

- Cả lớp quan sát các hình 1,2,3,4 trang 30,31 SGK - Chỉ và nói về nội dung từng hình và trả lời các câu hỏi
- Tác dụng của việc làm trong từng hình đối việc phòng tránh bệnh viêm não.                                                                                                                     

- HS  quan sát - nêu
+ Tiêm phòng bệnh

+ Nằm màn để tránh muỗi đốt.

+ ăn uống đủ chất để có sức khoẻ...


D.Củng cố, dặn dò(2p)
  - Cho 2;3 HS đọc phần ghi ngớ trong SGK
  -  GV nhận xét giờ học, nhắc HS về học bài.
  - Tuyên truyền tới mọi người tham gia phòng chống bệnh viêm não.
*RKN:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------
Ngày soạn : ……………………
Ngày giảng: ……………………
 Toán  (tiết 35)
                              Luyện tập

i. Mục tiêu:
   Giúp HS củng cố về :

-  Biết cách chuyển một phân số thập phân thành hỗn số rồi thành số thập phân.

- Chuyển số đo viết dưới dạng số thập phân thành số đo viết dưới dạng số tự nhiên với đơn vị đo thích hợp.
-TĐ: Tự giác làm bài.
ii. chuẩn bị

· GV: Bảng phụ
· HS: SGK, vở làm bài tập
Iii các hoạt động dạy học

                   A. ổn định tổ chức (1’)

                   B.  Kiểm tra bài cũ(5’)

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 2, 3 - SGK

- GV nhận xét và cho điểm HS.

                   C. bài mới

1.Giới thiệu bài (1’)

2. Hướng dẫn luyện tập (32’)
	Hoạt động dạy
	TG
	Họat động học

	Bài 1: Chuyển các phân số thành phân số thập phân.
+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV viết lên bảng phân số 
[image: image15.wmf]10
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 và yêu cầu HS tìm cách chuyển phân số thành hỗn số.

- GV cho HS trình bày các cách làm của mình, nếu có HS làm bài như mẫu SGK thì yêu cầu em đó nêu cụ thể từng bước làm.

- GV khẳng định cách làm như SGK là thuận tiện nhất, sau đó hướng dẫn lại và yêu cầu HS cả lớp sử dụng cách này đề làm tiếp các phần còn lại của bài.

- GV yêu cầu HS chữa bài và cho điểm HS.
Bài 2: Chuyển các phân số thập phân thành số thập phân.
- Gọi 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.

- GV yêu cầu HS dựa theo cách làm bài tập 1 để làm bài tập 2.

- Cho 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV gọi HS chữa bài của bạn trên bảng lớp, sau đó cho HS cả lớp đọc các số thập phân trong bài tập.

- GV theo dõi, nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

- GV viết lên bảng 2,1 m =  ...dm yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền  vào chỗ chấm.

- GV gọi HS nêu kết quả và cách làm của mình trước lớp

- GV giảng lại cho HS cách làm như trên cho HS, sau đó yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.
	12’
10’

10’
	- HS trao đổi  và tìm cách chuyển.  

- HS trình bày các cách chuyển từ phân số thập phân sang hỗn số của mình.

- HS nghe GV hướng dẫn cách chuyển đổi, sau đó làm  bài. 

*Kết quả:


[image: image16.wmf]2

1616,2

10

=

                  
[image: image17.wmf]4

7373,4

10

=



[image: image18.wmf]8

5656,08

100

=

               
[image: image19.wmf]5

66,05

100

=


* VD về kết quả:                                                        
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- 1 HS làm bảng phụ, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.
 *Bài làm:      5,27m = 537cm   

                      8,3m = 830cm

                      3,15m = 315 cm

2,1m = 
[image: image23.wmf]10
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m  = 2m1dm = 21dm

- HS tự làm bài.

- 2 HS làm bảng phụ, HS cả lớp làm bài vào vở 
9,75m = 975cm
        4,5m = 45dm

7,08m = 708cm
        4,2m = 402cm

1,01m = 101cm


3. Củng cố, dặn dò (2)

- GV tổng kết tiết học.

- Dặn dò HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.

*RKN:………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------                                          
  Luyện từ và câu  (tiết 15)
LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA

I. mục tiêu. Giúp HS:

-KT:  Xác định được nghĩa gốc, nghĩa chuyển của một số từ nhiều nghĩa được dùng trong câu.

-KN:  Đặt câu để phân biệt được các nghĩa của từ nhiều nghĩa là động từ.
T§: 

II. chuẩn bị
- GV bảng phụ chép sẵn bài tập 1

III. các hoạt động dạy học

                          A.ổn định tổ chức (1’)  Hát
                         B.  Bài cũ (3’)

	- 3HS lên bảng tìm nghĩa chuyển của các từ: + lưỡi, miệng, cổ
+ ThÕ nào là từ nhiÒu nghĩa ? Cho VD.

- NX, cho điÓm HS.
	+ lưỡi: ( lưỡi cuốc, lưỡi hái,lưỡi liềm…) 

 + miệng: ( miệng bát , miệng chai, miệng gầu, miệng giếng….)

 + cổ:( cổ chai, cổ áo, cổ tay …)


                          C. Bài mới
1. Giới thiệu bài (1’).
 2. Hướng dẫn HS làm bài tập (32’)

	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	Bài 1
- GV yêu cầu 1HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- GV yêu cầu 1HS làm bài trên bảng lớp, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- Gọi HSNX bài bạn làm trên bảng.

- NX, KL lời giải đúng.
	10’
	- 1HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.
- 1HS làm bài trên bảng lớp. HS cả lớp làm bài vào VBT.

	A -Câu
	
	B – Nghĩa

	(1) Bé chạy lon ton trên sân
	
	a) Hoạt động của máy móc.

	(2) Tàu chạy băng băng trên đường ray.
	
	b) Khẩn trương tránh những điều không may sắp xảy đến.

	(3) Đồng hồ chạy đúng giờ.
	
	c) Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông.

	(4) Dân làng khẩn trương chạy lũ.
	
	d) Sự di chuyển bằng chân

	Bài 2
-Yêu cầu 1HS đọc nét nghĩa của từ chạy được nêu trong bài.

- Tìm nét nghĩa chung của từ chạy

+ Hoạt động của đồng hồ có thể coi là sự di chuyển được không ?

+ Hoạt động của tàu trên đường ray có thể coi là sự di chuyển được không ?

* KL: Từ chạy là từ nhiều nghĩa. Các nghĩa chuyển được suy ra từ nghĩa gốc. Nghĩa chung của từ chạy trong tất cả các câu trên là sự vận động nhanh.

Bài 3

- GV yêu cầu 1HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Y/c HS tự làm bài tập.

- Cho 3HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến.

- HSNX, cả lớp thống nhất bài giải.
+ Nghĩa gốc của từ ăn là gì ?

Bài 4

- Cho 1HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- Y/c 4 HS lên bảng đặt câu. HS dưới lớp viết câu mình đặt vào vở.

- NX, KL câu đúng.

- Y/c 5 – 7HS đọc câu mình đặt

- GVNX, sửa lỗi dùng từ, diễn đạt cho từng HS.
	10’

7’
6’
	+ Nét nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu trên là: sự vận động nhanh.

+ Hoạt động của đồng hồ là hoạt động của máy móc, tạo ra âm thanh.

+ Hoạt động của tàu trên đường ray là sự di chuyển của phương tiện giao thông.

a) Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân( ăn: nghĩa chuyển)
b) Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than.( ăn: nghĩa chuyển)
c)H«m nào cũng vậy cả GĐ tôi cùng nhau ăn bữa tối rất vui vẻ.( ăn: nghĩa gốc)
+ Ăn là chỉ hoạt động tự đưa thức ăn vào miệng.
+Em đi bộ đến trường.

+Bé Nga đang tập đi.

+Em đi dép quai hậu đến trường.

+Mùa đông phải đi tất để giữ ấm đôi chân.


3. Củng cố, dặn dò (2’)

- Thế nào là từ nhiều nghĩa? Nêu VD

- Dặn HS về ôn bài. Chuẩn bị bài sau.

RKN:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
                             --------------------------------------------------------
Tập làm văn  (tiết 14)
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

I . mục tiêu:
  -KT:  Giúp HS viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước dựa theo dàn ý  đã lập từ tiết trước.

  -KN: Yêu cầu: nêu được đặc điểm của sự vật được miêu tả trình tự, miêu tả hợp lí, nêu được nét đặc sắc, riêng biệt của cảnh vật, thể hiện được tình cảm của người viết khi miêu tả.
TĐ: Ham thích làm Tập làm văn
II. chuẩn bị

- Giấy khổ to, bút dạ.

III. các hoạt động dạy học

                           A. ổn định tổ chức (1’)

                                           Tổng số học sinh: ......... Vắng:

                          b. bài  cũ (3’)

- 3HS đọc lại dàn ý bài văn miêu tả cảnh sông nước.

- NX, cho điểm HS.

                          c. bài mới

1. Giới thiệu bài (1’)

2. Hướng dẫn HS làm bài tập. 
	Hoạt động dạy
	TG
	Hoạt động học

	- Gäi 2HS tiếp nối nhau đọc đề bài và phần gợi ý.

- Gäi 1HS đọc lại bài văn Vịnh Hạ Long.
-Cho 2HS viết vào giấy khổ to. HS cả lớp viết vào VBT. GV đi hướng dẫn, gợi ý những HS gặp khó khăn.

-Yêu cầu 2HS dán bài lên bảng và đọc bài. GV cùng HSNX, sửa chữa, bổ sung.

- Gäi 5HS đọc bài của mình. 
- Nhận xét bài viết của bạn.
-GVNX, bổ sung, cho điểm những H viÕt đạt yêu cầu.
	32’
	-  2HS tiếp nối nhau đọc đề bài và phần gợi ý.

- 1HS đọc lại bài văn Vịnh Hạ Long.

VD: Cảnh biển Hạ Long thật đẹp. Sáng sớm biển mơ màng dịu hơi sương. đi trên bãi biển ta như cảm thấy có hơi nước bốc lên. Khi mặt trời đội biển nhô lên. Khung cảnh thật huy hoàng, những con sóng nhẹ rì rào vỗ vào bờ. Mặt nước lấp loáng như rát bạc. Trời xanh thẳm in bóng xuống đáy biển. Buổi trưa ánh nắng chói chang hắt xuống mặt biển. Nước biển như chuyển sang màu đỏ. Chiều về mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối từ từ khuất sau những dãy núi. Nước biển nhuốm màu vàng nhạt. Khung cảnh ở đây thật nên thơ, đứng trước biển lòng ta như nhẹ nhàng bình yên hơn.

VD2: Con sông quê tôi từ bao đời nay đã gắn liền với cuộc sống của mỗi người dân. Ngày ngày tiếng sóng vỗ × ọp  vào hai bên bờ  như tiếng mẹ vỗ về yêu thương. Con sông hiền hoà uốn quanh  một dải đất trù phú. Nước sông 4 mùa đục ngầu. Dường như trên mình nó chở nặng phù sa bồi đắp cho những bãi ngô quanh năm xanh tốt. Nước sông lững lờ chảy. đứng ở bờ bên này, có thể nhìn thấy khói bếp bay lên sau những rặng tre của làng bên. đứng ở trên cầu nhìn về xuôi, con sông như mái tóc dài óng ả của thiếu nữ. Làn gió nhẹ nhàng theo hơi nước táp vào mặt da. Mặt sông lăn tăn sóng gợn. đâu đó vọng lại tiếng bác thuyền chài gõ cá. Con sông quê hương là một kỉ niện êm đềm của tuổi thơ tôi.
- 2HS viết vào giấy khổ to. HS cả lớp viết vào VBT.
- 2HS dán bài lên bảng và đọc bài.

- Líp NX, sửa chữa, bổ sung.
- Gäi 5HS đọc bài của mình. 
- Nhận xét bài viết của bạn.



D. Củng cố, dặn dò (2’)

- Khi viết bài văn tả  cảnh em cần chú ý điều gì?

- GVNX tiết học.

- Dặn HS về nhà tiếp tục hoàn thiện đoạn văn và quan s¸t, ghi lại một cảnh đẹp ở địa phương em.

*RKN:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                    -------------------------------------------------------------
AN TOÀN GIAO THÔNG  ( Tiết 3)
CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN, PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG

I- Mục tiêu:

1- Kiến thức:

- HS biết được những điều kiện an toàn và không an toàn của các con đường và đường phố để lựa chọn đường đi an toàn.

- HS xác định được những điểm, những tình huống không an toàn đối với người đi bộ và đối với người đi xe đạp... để có cách phòng tránh tai nạn.

2- Kĩ năng:

- Có thể lập một bản đồ con đường an toàn cho riêng mình khi tham gia giao thông.

- HS biết cách phòng tránh các tình huống không an toàn ở những vị trí nguy hiểm trên đường để tránh tai nạn xảy ra.

3- Thái độ:

- Có ý thức thực hiện qui định của Luật GTĐB.

- Tham gia tuyên truyền vận động mọi người thực hiện đúng luật GTBD và chú ý đề phòng những đoạn đường dễ xảy ra tai nạn.

 II.Đồ dùng: 

 Giáo viên : Sơ đồ hoạt động 1

III.Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

  A. Ổn định tổ chức:                                      1’

  B. Kiểm tra bài cũ:                                       5’

 -Kể những hành vi của người đi xe đạp ngoài đường mà em cho là không an toàn 

-Gv nhận xét cho điểm 
	Hoạt động của thầy
	TG
	Hoạt động của trò

	C. Bài mới:

 1.Giới thiệu bài :

 2. Hoạt động 1 : Tìm hiểu những điều kiện an toàn và chưa an toàn của đường phố

  1.Con đường an toàn : 

-Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi

H : Con đường có điều kiện như thế nào là đảm bảo an toàn cho người đi bộ và người đi xe đạp? 

=>Mặt đường trải nhựa hoặc bê tông; đường thẳng, ít khúc ngoặt, không bị che khuất tầm nhìn; ít có đường giao nhau; lề đường không bị lấn chiếm; đường có ít xe qua lại, …)
H : Con đường như thế nào là không đảm bảo an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp?   =>Theo dõi, nhận xét.

2.Chïọn đường an toàn để đến trường :

-Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ và chỉ ra những con đường an toàn nhất để đi từ nhà đến trường, những con đường không hoặc kém an toàn hơn.

=>Theodõi, hướng dẫn thêm cho học sinh cách lựa chọn con đường an toàn.
	1’

15’


	-Thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi, bổ sung.

-Nêu ý kiến cá nhân

-Quan sát sơ đồ, phân tích, lựa chọn con đường đảm bảo an toàn.

	 3. Hoạt động 2 : Liên hệ thực tế

-Yêu cầu học sinh xác định những điểm an toàn và những điểm không an toàn trên đường đi học.

H : Em còn có thể lựa chọn con đường nào khác để đi đến trường? Vì sao em không chọn con đường đó?

-Hướng dẫn học sinh cách đi đường được an toàn. 
	10’
	-Nêu ý kiến cá nhân

-Trả lời câu hỏi.

-Nghe giảng.


D.Củng cố dặn dò:                                              3’

- Nhắc lại những điều kiện và đặc điểm của con đường an toàn.

- Đi đường phải hết sức cẩn thận. Sưu tầm tranh ảnh về các vụ tai nạn giao thông.
*RKN:………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………
_________________________________________
Sinh hoạt lớp

  Đánh giá các hoạt động trong tuần  7
I- Mục tiêu

- Giúp HS thấy được ưu, khuyết điểm của bản thân và của cả lớp trong tuần.

- HS nắm được kế hoạch hoạt động tuần sau.

II-Hoạt động chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1-Tổ trưởng báo cáo tình hình thi đua của tổ trong tuần.

2-Lớp trưởng nhận xét báo cáo các hoạt động các hoạt động trong tuần.              

3- GV nhận xét hoạt động của lớp:

 a) Về nề nếp:

………………………………………………………........................................................

  …………………………………………………………………………………………..

 b) Về học tập: 

……………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………...

 …………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
 c) Về hoạt động sao nhi đồng: 

 ………………………………………………………………..........................................

   d) Các hoạt động khác:

  ………………………………………………………………………………………….

   ………………………………………………………………………………………….

             *Tuyên dương:………………………………………………………...
             *Nhắc nhở:………………………………………………………………

4-Phương hướng tuần tới:

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

. 5-Lớp sinh hoạt văn nghệ, trò chơi: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


	- Tổ viên bổ sung

- HS cả lớp bổ sung.

Vài HS nêu kế hoạch hoạt động của mình trong tuần  tới.
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